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ABSTRACT

Two feeding experiments were conducted to
evaluate if methionine is limiting in practical grow-
out diets for tilapia, Oreochromis spp. Four diets
containing 32% protein and 5% lipid were
designed to compare the use of diets high in
dehulled solvent-extracted soybean meal (DSESM)
and expeller-pressed soybean meal (EPSM) as
compared to a diet containing 6% fish meal (FM).
Tilapia (4.78 ± 0.07 g, mean ± SD) were randomly
stocked into twelve 600-L flow-through tanks at
20 fish per tank. After six weeks, there were no
notable trends or statistically significant
differences (P>0.05) in final mean weight, survival
rate and feed conversion ratio (FCR) among the
treatments. Since results of this study indicated
that DSESM could totally replace fish meal in
practical diets for juvenile tilapia, a second batch
of diets were formulated using other protein
sources. Typical levels of cottonseed meal (CSM),
DSESM and meat and bone meal (MBM) were used
to evaluate whether methionine could be limiting.
Two basal diet formulations were tested either
without or with methionine supplement (0.06g/
100g diet). The first diet contained 15% CSM, 27%
DSESM and 10% MBM and the second diet
contained 15% CSM and 37% DSESM. These diets
contained 28% protein and 5% lipid. Tilapia (3.90
± 0.05 g) were randomly stocked into twelve 60-L
glass aquaria of a recirculation system at 18 fish
per aquarium for five weeks and then moved to
the 600-L flow-through tanks for five more weeks.
After ten weeks, there was no statistically
significant differences (P>0.05) in final mean
weight, survival rate and FCR among the four
treatments. Results of the present study indicated
that DSESM and EPSM could totally replace FMs
inclusion rate in commercial diets for juvenile
tilapia. Furthermore, methionine did not appear
to be limiting in practical diets using typical levels
of CSM, DSESM and MBM as primary protein
sources.

GIỚI THIỆU

Cá rô phi còn được gọi là “gà sống dưới nước”
do tăng trưởng nhanh, thịt ngon, khả năng kháng
bệnh cao, dễ sinh sản và thích nghi với các môi
trường sống khác nhau, thức ăn là các loại thủy
thực vật và mùn bã hữu cơ. Vì vậy chúng là đối
tượng nuôi rất phổ biến ở vùng nhiệt đới và cận
nhiệt đới trên thế giới (El-Sayed, 2006).

Do tầm quan trọng của chúng đối với nghề nuôi
thủy sản, việc tổ hợp khẩu phần thức ăn cần đảm
bảo tính bền vững về mặt kinh tế và môi trường.
Protein là một trong những nguyên liệu đắt nhất
trong khẩu phần thức ăn của động vật thủy sản.
Nguồn protein có nguồn gốc động vật như bột cá
có giá cao, nguồn cung cấp và chất lượng không ổn
định. Bột cá thường được sử dụng làm nguồn protein
chính trong việc sản xuất thức ăn công nghiệp cho
các loài động vật thủy sản do hàm lượng đạm,
khoáng chất và vitamin cao, hàm lượng cân bằng
của các acid amin thiết yếu và acid béo và dễ tiêu
hóa. Vì vậy bột cá là nguồn protein đắt nhất trong
khẩu phần thức ăn của các loài gia súc, gia cầm và
động vật thủy sản (Tacon, 1993). Tuy nhiên, nguồn
cung cấp hạn chế cùng với việc tăng nhu cầu sử
dụng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm đã làm giảm
sự phụ thuộc vào bột cá trong ngành sản xuất thức
ăn công nghiệp thủy sản (El-Sayed, 1999). Hơn nữa,
tác động môi trường trong việc đánh bắt cá tự nhiên
làm bột cá ngày càng được quan tâm. Do đó việc
thay thế bột cá bằng nguồn protein có nguồn gốc
động và thực vật khác được chú ý nhiều. Nhiều
công trình nghiên cứu về vấn đề này đã được công
bố như công trình của Novoa và ctv (1997); El-Sayed
1998; Fasakin và ctv (1999); Abdelghany 2003; El-
Saidy và Gaber 2003; Richter và ctv (2003); El-Saidy
và Gaber 2004; Fasakin và ctv (2005); Gaber 2006;
Borgeson và ctv (2006). Việc thay thế bột cá bằng
các nguồn protein khác sẽ làm tăng lợi nhuận nghề
nuôi cá rô phi thương phẩm. Vì vậy lĩnh vực này
cần được nghiên cứu nhiều hơn nhằm giới thiệu
thêm các nguồn protein có thể thay thế bột cá trong
việc sản xuất thức ăn cho cá rô phi.
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Sự phát triển thức ăn công nghiệp cho cá rô
phi không sử dụng bột cá không những làm giảm
giá thành thức ăn mà còn có khả năng tạo ra sản
phẩm cá rô phi “sạch” nhằm cung cấp cho thị trường
vốn đang tăng trưởng này. Nguồn đạm thực vật
như bánh dầu đậu nành chứa một số chất kháng
dinh dưỡng và hàm lượng một số chất dinh dưỡng
thường thấp hơn bột cá như hàm lượng một số acid
amin thiết yếu, đặc biệt là methionine. Trong việc
tổ hợp khẩu phần thức ăn cho cá rô phi không sử
dụng bột cá, người ta thường cho rằng hàm lượng
các acid amin thuộc nhóm sulfur (gồm methionine
và cystine) thường bị thiếu hụt so với nhu cầu dinh
dưỡng. Cho đến nay, nhu cầu acid amin thuộc nhóm
sulfur đã được xác định trong một vài công trình
nghiên cứu. Tuy nhiên có sự khác biệt lớn giữa các
công trình về nhu cầu này. Santiago và Lovell (1988)
xác định rằng nhu cầu acid amin thuộc nhóm sulfur
ở cá bột của loài O. niloticus là 3,22% protein trong
khi Kasper và ctv (2000) công bố giá trị này chỉ là
1,56% protein trên cùng loài. Sự khác biệt lớn về
nhu cầu acid amin thuộc nhóm sulfur ở loài O.
niloticus cho phép chúng ta nghĩ rằng chúng không
bị thiếu hụt khi loại bỏ hoàn toàn bột cá ra khỏi
khẩu phần thức ăn cho cá rô phi và tạo cơ hội cho
việc sản xuất ra những loại thức ăn có giá thấp
bằng cách không sử dụng bột cá.

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá khả
năng thay thế bột cá của bánh dầu đậu nành và
bột đậu nành, đồng thời xác định xem khẩu phần
thức ăn sử dụng một số nguồn protein như bánh
dầu hạt bông vải, bánh dầu đậu nành và bột xương
thịt có bị thiếu hụt các acid amin nhóm sulfur so
với nhu cầu dinh dưỡng của cá rô phi không.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

Nguồn cá và phương pháp chế biến thức ăn
dùng cho thí nghiệm

Nghiên cứu được thực hiện tại E. W. Shell
Fisheries Center thuộc trường đại học Auburn, bang
Alabama, Mỹ. Cá rô phi đỏ (O. spp.) dòng Santa-
Fe và O. niloticus dòng Ivory Coast được sử dụng
cho hai thí nghiệm 1 và 2. Cá bột được vớt từ ao
đất, sau đó thả vào các bể kiếng có thể tích 45 lít
của hệ thống tuần hoàn khép kín và được cho ăn
thức ăn chứa methyltestosterone (công ty Rangen,
Mỹ) trong 4 tuần để chuyển đổi giới tính. Sau thời
gian này cá rô phi giống được tiếp tục cho ăn bằng
thức ăn dành cho cá giống (công ty Aquamax, Mỹ)
cho đến khi bố trí thí nghiệm. Các nguyên liệu
dùng để chế biến thức ăn thí nghiệm được xay
nhuyễn, cân và trộn trong máy trộn Hobart (công
ty Hobart, Mỹ) trong 20 phút, sau đó nước nóng
được thêm vào để tạo thành khối bột nhão phù
hợp cho việc ép sợi. Thức ăn nhão được ép sợi có

đường kính 3 mm, được sấy ở nhiệt độ 35oC đến
khi đạt độ ẩm 10%, xay thành viên có kích thước
phù hợp với kích thước cá thí nghiệm và được bảo
quản ở nhiệt độ - 20oC cho đến khi cho cá ăn.

Thí nghiệm 1

Thí nghiệm này được thiết lập để so sánh khẩu
phần thức ăn chỉ sử dụng nguồn protein duy nhất
là bánh dầu đậu nành hoặc bột đậu nành với khẩu
phần thức ăn có sử dụng bột cá. Bốn khẩu phần
thức ăn (32% protein và 5% chất béo) được chế
biến. Trong số này 3 khẩu phần thức ăn không
chứa bột cá và khẩu phần thứ 4 chứa 6% bột cá, là
tỷ lệ được các nhà máy sản xuất thức ăn công nghiệp
cho cá rô phi thường sử dụng (Bảng 1). Hai khẩu
phần thức ăn đầu tiên chỉ sử dụng nguồn protein
duy nhất là bánh dầu đậu nành cùng với việc có
hoặc không bổ sung 0,05% methionine. Khẩu phần
thức ăn thứ 3 sử dụng bột đậu nành làm nguồn
protein và bổ sung 0,05% methionine. Hàm lượng
methionine trong 3 khẩu phần thức ăn 1, 3 và 4 là
1,81% protein. Ở khẩu phần 2, hàm lượng
methionine là 1,66% protein. Cá rô phi giống trọng
lượng 4,78 ± 0,07 g được bố trí ngẫu nhiên vào 12
bể nhựa có thể tích 600 lít với mật độ 20 con/bể.
Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Hàm lượng
oxy hòa tan được đo mỗi ngày 1 lần bằng máy YSI
55 (công ty YSI, Mỹ). pH, hàm lượng ammonia
tổng số và nitrite được đo mỗi tuần 2 lần. pH được
đo bằng pH kế (công ty Fisher Scientific, Mỹ). Hàm
lượng ammonia tổng số và nitrite được đo bằng
phương pháp của Solorzano (1969) và Parsons và
ctv (1985). Cá thí nghiệm được cho ăn mỗi ngày 2
lần vào lúc 8-9 giờ sáng và 4-5 giờ chiều. Lượng
cho ăn hàng ngày bằng 5-6% trọng lượng cơ thể.
Cá được cân mỗi tuần 1 lần để điều chỉnh lượng
thức ăn. Thí nghiệm này được thực hiện trong 6
tuần. Khi kết thúc thí nghiệm, cá được đếm và
cân.

Thí nghiệm 2

Kết quả thí nghiệm 1 cho thấy methionine
không bị thiếu hụt trong các khẩu phần thức ăn.
Vì vậy thí nghiệm 2 được thiết lập bằng cách sử
dụng một số nguồn protein động và thực vật như
bánh dầu hạt bông vải, bánh dầu đậu nành và bột
xương thịt nhằm xác định methionine có bị thiếu
hụt không. Bốn khẩu phần thức ăn (28% protein
và 5% chất béo) được tổ hợp (Bảng 2).

Khẩu phần thứ nhất chứa 15% bánh dầu hạt
bông vải, 27% bánh dầu đậu nành và 10% bột xương
thịt. Khẩu phần thứ hai giống khẩu phần thứ nhất
về tỷ lệ các nguồn protein nhưng được bổ sung
thêm 0,06% methionine. Hai khẩu phần cuối cùng
chứa 15% bánh dầu hạt bông vải, 37% bánh dầu
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đậu nành và được hoặc không bổ sung methionine
(0,06%). Cá rô phi giống trọng lượng 3,90 ± 0,05 g
được bố trí ngẫu nhiên vào 12 bể kính thể tích 60
lít của hệ thống tuần hoàn khép kín với mật độ 18
con/bể trong 5 tuần đầu. Trong hệ thống này nhiệt
độ nước được duy trì khoảng 28oC bằng máy sưởi
công suất 3.600 W (công ty Aquatic Eco-Systems,
Mỹ). Hàm lượng oxy hòa tan được duy trì ở mức
gần bão hòa bằng hệ thống sục khí trong từng bể
kính và bể lọc sinh học. Ánh sáng được điều chỉnh
theo chế độ 14 giờ sáng: 10 giờ tối. Sau 5 tuần, cá
trong các bể kính được bố trí trong 12 bể nhựa thể
tích 600 lít và thí nghiệm được tiếp tục thêm 5

tuần nữa. Phương pháp quản lý môi trường nước,
cho ăn và cân đo được tiến hành giống như thí
nghiệm 1. Sau 10 tuần, cá được đếm và cân để xác
định tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng.

Phương pháp xử lý thống kê

Việc phân tích thống kê được thực hiện bằng
chương trình SAS (phiên bản 9.1, SAS Institute,
Mỹ) nhằm tìm sự khác biệt có ý nghĩa (P<0,05) về
mặt thống kê đối với chỉ tiêu FCR, tỷ lệ sống và
trọng lượng trung bình giữa các nghiệm thức lúc
kết thúc thí nghiệm.

Bảng 1. Thành phần của các khẩu phần thức ăn dành cho cá rô phi ở thí nghiệm 1 
 

Khẩu phần thức ăn Nguyên liệu (g/100g) 
Khẩu phần 1 Khẩu phần 2 Khẩu phần 3 Khẩu phần 4 

Bột cá 0,00 0,00 0,00 6,00 
Bánh dầu đậu nành 63,80 63,80 0,00 56,00 
Bột đậu nành 0,00 0,00 68,10 0,00 
Dầu đậu nành hữu cơ 4,10 4,10 0,00 3,56 
Tinh bột lúa mì 6,30 6,35 6,25 9,24 
Bột lúa mì 20,00 20,00 20,00 20,00 
Premix khoáng 0,50 0,50 0,50 0,50 
Vitamin premix 2,00 2,00 2,00 2,00 
Stay C 0,10 0,10 0,10 0,10 
Calcium phosphate, dibasic 3,15 3,15 3,00 2,60 
L-Methionine 0,05 0,00 0,05 0,00 
Methionine (% khẩu phần) 0,58 0,53 0,58 0,58 
Cystine (% khẩu phần) 0,48 0,48 0,43 0,46 

 

Bảng 2. Thành phần của các khẩu phần thức ăn dành cho cá rô phi ở thí nghiệm 2 
 

Khẩu phần thức ăn Nguyên liệu (g/100g) 
Khẩu phần 1 Khẩu phần 2 Khẩu phần 3 Khẩu phần 4 

Bánh dầu hạt bông vải 15,00 15,00 15,00 15,00 
Bánh dầu đậu nành 27,00 27,00 37,00 37,00 
Bột xương thịt 10,00 10,00 0,00 0,00 
Dầu cá Menhaden 3,25 3,25 4,20 4,20 
Tinh bột lúa mì 33,15 33,09 30,40 30,34 
Bột lúa mì 9,00 9,00 9,00 9,00 
Premix khoáng 0,50 0,50 0,50 0,50 
Vitamin premix 1,00 1,00 1,00 1,00 
Stay C 0,10 0,10 0,10 0,10 
Calcium phosphate, dibasic 1,00 1,00 2,80 2,80 
L-Methionine 0,00 0,06 0,00 0,06 
Methionine (% khẩu phần) 0,46 0,52 0,49 0,55 
Cystine (% khẩu phần) 0,49 0,49 0,51 0,51 
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KẾT QUẢ

Thí nghiệm 1

Giá trị trung bình của một số chỉ tiêu chất lượng
nước trong thí nghiệm 1 như sau: Oxy hòa tan,
6,74 ± 0,43 mg/L; nhiệt độ nước, 27,0 ± 0,9oC; hàm
lượng ammonia tổng số, 0,157 ± 0,074 mg/L; nitrite,
0,033 ± 0,013 mg/L; pH, 7,9 ± 0,1. Những giá trị
này đều nằm trong khoảng thích hợp cho việc tăng
trưởng của cá rô phi (El Gamal 1988; Wangead và
ctv. 1988; Watanabe và ctv. 1993; El-Shafai và ctv.
2004). Trọng lượng trung bình của cá trong các
nghiệm thức thay đổi từ 23,89 đến 26,59 g. Tỷ lệ
sống biến thiên từ 96,7 đến 100,0%. FCR thay đổi
từ 1,22 đến 1,33. Tuy nhiên không có sự khác biệt
có ý nghĩa vế mặt thống kê giữa các nghiệm thức
về 3 chỉ tiêu nêu trên (Bảng 3).

Cá cho ăn thức ăn không chứa bột cá có tốc độ
tăng trưởng tương đương với cá cho ăn thức ăn có
chứa bột cá. Không có sự khác biệt về trọng lượng
trung bình, tỷ lệ sống và FCR giữa 2 nghiệm thức
sử dụng bánh dầu đậu nành và bột đậu nành. Việc
bổ sung methionine vào khẩu phần thức ăn thứ
nhất không có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng khi
so sánh với khẩu phần thức ăn thứ hai. Thí nghiệm
này được kết thúc sau 6 tuần vì không thấy được
xu hướng khác biệt về trọng lượng trung bình, tỷ
lệ sống và FCR giữa các nghiệm thức trong quá
trình tiến hành thí nghiệm.

Thí nghiệm 2

Giá trị trung bình của một số chỉ tiêu chất lượng
nước trong 5 tuần đầu của thí nghiệm 2 như sau:
Oxy hòa tan 6,83 ± 0,47 mg/L; nhiệt độ nước, 28,5
± 1,2oC; hàm lượng ammonia tổng số, 0,125 ± 0,050
mg/L; nitrite, 0,094 ± 0,049 mg/L; pH, 8,2 ± 0,2.
Trong 5 tuần cuối của thí nghiệm, giá trị trung
bình của những chỉ tiêu này là: Oxy hòa tan, 6,65
± 0,50 mg/L; nhiệt độ nước, 27,2 ± 1,1oC; hàm lượng
ammonia tổng số, 0,256 ± 0,176 mg/L; nitrite, 0,042
± 0,043 mg/L; pH, 7,8 ± 0,2. Những giá trị này đều
nằm trong khoảng thích hợp cho việc tăng trưởng
của cá rô phi (El Gamal 1988; Wangead và ctv.
1988; Watanabe và ctv. 1993; El-Shafai và ctv. 2004).

Trọng lượng trung bình của cá rô phi khi kết
thúc thí nghiệm 2 biến thiên từ 49,46 đến 55,50 g.
Tỷ lệ sống thay đổi từ 98,1 đến 100,0%. FCR biến
thiên từ 1,26 đến 1,35. Không có sự khác biệt về
trọng lượng trung bình, tỷ lệ sống và FCR giữa các
nghiệm thức. Việc bổ sung methionine vào thức
ăn không có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng cũng
như làm tăng tỷ lệ sống và giảm FCR của cá thí
nghiệm (Bảng 4).

Thảo luận

Bánh dầu đậu nành là nguồn protein thực vật
tốt nhất về hàm lượng protein và các acid amin
thiết yếu. Tuy nhiên, hàm lượng các acid amin
nhóm sulfur trong bánh dầu đậu nành thường bị

Bảng 3. Kết quả thí nghiệm 1 
 

Khẩu phần 
Trọng lượng 
ban đầu (g) 

Trọng lượng 
thu hoạch (g) 

Tỷ lệ 
sống (%) 

FCR 

1 (Bánh dầu đậu nành + Met) 4,77 ± 0.10 25,64 ± 8,43a 100,0 ± 0,0a 1, 1,23 ± 0,23a 
2 (Bánh dầu đậu nành) 4,83 ± 0,06 23,89 ± 0,36a 100,0 ± 0,0a 1,33 ± 0,01a 
3 (Bột đậu nành + Met) 4,76 ± 0,04 25,75 ± 2,78a 100,0 ± 0,0a 1,22 ± 0,11a 
4 (Bột cá) 4,77 ± 0,03 26,59 ± 2,29a 96,7 ± 4,7a 1,28 ± 0,16a 
PSE  1,30 1,67 0,07 
Giá trị P  0,54 0,44 0,65 

 
Bảng 4. Kết quả thí nghiệm 2 

 

Khẩu phần 
Trọng lượng 
ban đầu (g) 

Trọng lượng 
thu hoạch (g) 

Tỷ lệ 
sống (%) 

FCR 

1 (Bột xương thịt) 3,88 ± 0,06 49,46 ± 3,18a 98,1 ± 2,6a 1, 1,35 ± 0,03a 
2 (Bột xương thịt + Met) 3,89 ± 0,06 51,68 ± 2,84a 100,0 ± 0,0a  1,27 ± 0,06a 
3 (Không chứa bột xương thịt) 3,92 ± 0,01 54,99 ± 2,38a 98,1 ± 2,6a 1,28 ± 0,06a 
4 (Không bột xương thịt + Met) 3,89 ± 0,03 55,50 ± 4,97a 98,1 ± 2,6a 1,26 ± 0,09a 
PSE  2,46 1,73 0,05 
Giá trị P  0,33 0,80 0,65 
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giới hạn. Ngoài ra nó còn chứa một số chất kháng
dinh dươ õng như cha át kìm ha õm trypsin,
hemagglutinin và chất kháng vitamin. Các nhà
nghiên cứu đã sử dụng bánh dầu đậu nành để thay
thế bột cá và đạt được những kết quả khác nhau.
Davis và Stickney (1978) công bố rằng việc sử dụng
bánh dầu đậu nành trong khẩu phần thức ăn chứa
15% protein làm giảm tốc độ tăng trưởng của O.
aureus. Tuy nhiên ở khẩu phần thức ăn có hàm
lượng protein là 36%, bánh dầu đậu nành có thể
thay thế hoàn toàn bột cá vì hàm lượng các acid
amin thiết yếu cao hơn nhu cầu dinh dưỡng của O.
aureus. Ngược lại, Shiau và ctv. (1989) cho rằng ở
khẩu phần thức ăn chứa 32% protein, việc thay
thế bột cá bằng 30% bánh dầu đậu nành làm giảm
tốc độ tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của
cá rô phi lai (O. niloticus x O. aureus) vì sự mất
cân bằng về hàm lượng các acid amin thiết yếu và
sự hiện diện của chất ức chế emzyme trypsin. Tuy
nhiên, ở khẩu phần thức ăn chứa 24% protein thì
bánh dầu đậu nành có thể thay thế đến 67% bột
cá. Viola và ctv (1988) không tìm thấy sự khác biệt
về tăng trưởng của cá rô phi lai khi sử dụng bánh
dầu đậu nành thay thế bột cá nếu thức ăn được bổ
sung thêm 3% dicalcium phosphate. Wu và ctv
(2000) cho rằng tăng trưởng của cá rô phi lai ở
khẩu phần thức ăn không chứa bột cá thấp hơn
khẩu phần có bột cá vì mùi vị không hấp dẫn cá
bắt mồi. Họ còn xác định rằng việc bổ sung
methionine vào khẩu phần thức ăn không chứa
bột cá không cải thiện tốc độ tăng trưởng ở cá thí
nghiệm.

Việc thu được kết quả khác nhau từ những
nghiên cứu trên có thể do chất lượng và quy trình
chế biến bánh dầu đậu nành, loài và dòng cá dùng
trong thí nghiệm, các yếu tố môi trường trong quá
trình thí nghiệm (El-Sayed, 1999). Wassef và ctv.
(1988) cho rằng việc ly trích chất béo của đậu nành
có thể làm giảm hoạt tính của chất ức chế enzyme
protease. Việc gia nhiệt cũng giúp làm vỡ màng tế
bào đậu nành, làm cho các chất dinh dưỡng trong
tế bào được hấp thu nhiều hơn (Tacon và Jackson,
1985). Vì vậy, khi tiến hành các thí nghiệm về thay
thế bột cá bằng các nguồn protein khác các nhà
nghiên cứu nên công bố loài, dòng và kích cỡ cá rô
phi được sử dụng, nguồn bánh dầu đậu nành cũng
như điều kiện môi trường trong quá trình làm thí
nghiệm.

Kết quả của thí nghiệm 1 xác nhận rằng bánh
dầu đậu nành và bột đậu nành có thể thay thế
hoàn toàn hàm lượng bột cá được sử dụng để sản
xuất thức ăn công nghiệp cho cá rô phi. Việc bổ
sung methionine vào khẩu phần thức ăn không
chứa bột cá không có tác dụng trên tốc độ tăng
trưởng, tỷ lệ sống và FCR của cá rô phi. Điều này
có thể do hàm lượng acid amin nhóm sulfur của

những khẩu phần thức ăn không chứa bột cá đã
thỏa mãn hoặc vượt quá nhu cầu dinh dưỡng của
cá thí nghiệm. Hàm lượng acid amin nhóm sulfur
(gồm methionine và cystine) và methionine của
khẩu phần thức ăn thứ 2 (dùng bánh dầu đậu nành
làm nguồn protein và không bổ sung methionine)
là 3,16 và 1,66% protein. Jauncey và Ross (1982)
xác định rằng cystine có thể thay thế 50% nhu cầu
methionine trong thức ăn ở loài O. mossambicus.
Vì cá rô phi đỏ sử dụng trong thí nghiệm 1 cùng
giống với O. mossambicus, chúng ta có thể ước
đoán rằng cystine có thể thay thế khoảng 50% nhu
cầu methionine trong thức ăn. Trong thí nghiệm
này, hàm lượng cystine trong các nghiệm thức
tương đương với hàm lượng methionine, do đó tỷ
lệ về mặt phân tử của chúng tương đương 1:1. Hàm
lượng acid amin nhóm sulfur trong tất cả các khẩu
phần thức ăn của thí nghiệm 1 đều cao hơn nhu
cầu của cá rô phi được xác định bởi Santiago và
Lovell (1988) và Kasper và ctv. (2000). Vì vậy việc
bổ sung methionine vào thức ăn không có tác dụng
đến tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống và FCR của cá
thí nghiệm.

Kết quả của thí nghiệm 1 cho thấy nhu cầu acid
amin nhóm sulfur của cá rô phi có thể được thỏa
mãn bằng việc sử dụng bánh dầu hoặc bột đậu nành
thay thế bột cá mà không cần bổ sung methionine.
Việc không sử dụng bột cá trong thức ăn cũng
không ảnh hưởng đến sự bắt mồi của cá. Vì vậy cá
rô phi có thể sử dụng khẩu phần thức ăn chế biến
từ bánh dầu hoặc bột đậu nành mà không ảnh
hưởng đến tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống và FCR
khi so sánh với thức ăn chứa bột cá. Hơn nữa, việc
sử dụng bột đậu nành có nguồn gốc hữu cơ (organic
soybean meal) làm thức ăn cho cá rô phi (nghiệm
thức 3) cũng không tạo ra sự khác biệt về các chỉ
tiêu theo dõi so với các nghiệm thức khác. Vì vậy
chúng ta hoàn toàn có thể nuôi cá rô phi “sạch”
bằng bột đậu nành. Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ sản
phẩm thủy sản “sạch” trên thế giới ngày càng tăng
(Tacon và Brister, 2002). Sản phẩm thủy sản “sạch”
thường có giá cao hơn sản phẩm thông thường.
Nếu bột đậu nành nguồn gốc hữu cơ có giá hợp lý
thì việc nuôi cá rô phi “sạch” chắc chắn sẽ mang
lại nhiều lợi nhuận hơn cho người nuôi.

Bánh dầu hạt bông vải là nguồn protein quan
trọng cho gia súc và gia cầm. Tuy nhiên việc sử
dụng nó làm thức ăn thủy sản thường bị hạn chế
do sự hiện diện của độc tố gossypol và hàm lượng
lysine thấp (Lim và Webster, 2006). Viola và Zohar
(1984) kết luận rằng bánh dầu hạt bông vải với
hàm lượng gossypol thấp có thể đưa vào khẩu phần
thức ăn của cá rô phi lai (O. niloticus x O. aureus)
nuôi trong ao đất với tỷ lệ tương đương bánh dầu
đậu nành. Việc thay thế 1/3 bánh dầu đậu nành
bằng 19% bánh dầu hạt bông vải cùng với việc bổ
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sung methionine không ảnh hưởng đến tăng trưởng
của O. niloticus. Tuy nhiên, tăng tỷ lệ bánh dầu
hạt bông vải lên 38% hoặc cao hơn đã có ảnh hưởng
xấu đến tốc độ tăng trưởng và các chỉ tiêu huyết
học (Lim và ctv. 2002). Bánh dầu hạt bông vải
thường được sử dụng với tỷ lệ thấp trong thức ăn
thủy sản vì mức độ an toàn của nó khác nhau tùy
theo loài. Mặc dù một số loài động vật thủy sản có
khả năng chịu đựng hàm lượng bánh dầu hạt bông
vải cao, việc sử dụng nó trong thức ăn thủy sản
thường được giới hạn trong khoảng 10-15% vì độc
tính của chất gossypol (Li và Robinson, 2006).
Trong thí nghiệm 2, bánh dầu hạt bông vải được
sử dụng với tỷ lệ 15% nhằm hạn chế ảnh hưởng
của gossypol lên cá thí nghiệm.

Bột xương thịt, sản phẩm phụ trong quá trình
chế biến thực phẩm có nguồn gốc từ gia súc, gia
cầm, là nguồn đạm động vật khá tốt và đã được sử
dụng để thay thế bột cá trong một số nghiên cứu
trên cá rô phi. Wu và ctv. (1999) kết luận rằng việc
sử dụng bột xương thịt với tỷ lệ 6% để thay thế bột
cá không ảnh hưởng đến tăng trưởng của loài O.
niloticus. El-Sayed (1998) cũng đạt được tốc độ tăng
trưởng tương đương khi O. niloticus được cho ăn
khẩu phần chứa 40% bột xương thịt dùng để thay
thế 30% bột cá. Tacon và ctv (1983) xác định rằng
bột xương thịt cùng với việc bổ sung methionine có
thể thay thế 50% hàm lượng protein của bột cá trong
khẩu phần thức ăn 45% protein dùng cho cá bột
loài O. niloticus. Trong thí nghiệm 2, bột xương
thịt được sử dụng với tỷ lệ 10%. Bánh dầu hạt bông
vải và bột xương thịt được sử dụng để thay thế một
phần bánh dầu đậu nành nhằm xác định xem
methionine có bị thiếu hụt trên cá rô phi không.

Kết quả thí nghiệm 2 trên cá rô phi cho thấy
methionine không bị thiếu hụt trong các khẩu phần
thức ăn sử dụng bánh dầu hạt bông vải, bánh dầu
đậu nành và bột xương thịt làm nguồn protein.
Khẩu phần thức ăn của cá rô phi cũng có thể được
tổ hợp hoàn toàn bằng nguồn protein có nguồn
gốc thực vật mà không gây ảnh hưởng xấu đến tốc
độ tăng trưởng, tỷ lệ sống và FCR. Trong thí
nghiệm này, hàm lượng acid amin nhóm sulfur của
tất cả các khẩu phần thức ăn đều bằng hoặc cao
hơn 3,39% protein. Do hàm lương của chúng cao
hơn nhu cầu của loài O. niloticus được xác định bởi
Santiago và Lovell (1988) và Kasper và ctv (2000),
việc bổ sung methionine không có tác dụng lên
tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống và FCR. Kết quả thí
nghiệm 2 còn cho thấy khẩu phần thức ăn cá rô
phi có thể được tổ hợp bằng việc sử dụng 15% bánh
dầu hạt bông vải và 10% bột xương thịt, là những
nguồn protein có giá rẻ, nhằm làm giảm giá thành
thức ăn của cá rô phi.

KẾT LUẬN

Qua nghiên cứu này chúng tôi nhận thấy rằng
bánh dầu và bột đậu nành có thể thay thế hoàn
toàn lượng bột cá được sử dụng trong việc sản xuất
thức ăn công nghiệp cho cá rô phi và methionine
không bị thiếu hụt trong các khẩu phần thức ăn
dùng bánh dầu hạt bông vải, bánh dầu đậu nành
và bột xương thịt làm nguồn cung cấp protein.
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